ảnh hưởng của việc Trung Quốc vào WTO và một số bài học cho Việt Nam

Bài viết này trình bầy hai vấn đề: thứ nhất là khi Trung Quốc gia nhập WTO, ai được, ai mất ngay trong nội địa Trung Quốc. Điểm thứ hai là ai được, ai mất trong khu vực châu ¸ - đặc biệt là tại khu vực Đông Nam ¸.

Điểm thứ nhất, phân tích các cam kết của Trung Quốc với Hoa Kỳ và WTO ảnh hưởng như thế nào đến các khu vực kinh tế, các thành phần xã hội như lao động nông nghiệp, công nhân không lành nghề, công nhân lành nghề và tầng lớp quản lý doanh nghiệp cũng như các vùng địa lý. Sau đó, đề cập đến các chính sách  Chính phủ Trung Quốc đã hay sẽ đưa ra để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội và rút ra một số bài học cho Việt Nam.

Điểm thứ hai, xem xét liệu việc Trung Quốc gia nhập WTO có tạo điều kiện cùng có lợi (win-win situation) cho tất cá các nước trong khu vực Châu á Thái Bình Dương hay không? Nếu có, ai có lợi nhất? Nếu không, ai sẽ bị thua thiệt hơn ? Qua đó, thấy được ảnh hưởng đối với tình hình ngoại giao và chính trị trong khu vực.

Lời nói đầu

Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11 tháng 12 năm 2001, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc thường nói rằng việc hội nhập của Trung Quốc là một thắng lợi cho cả thế giới, đặc biệt là cho các nước đang phát triển và các nước trong khu vực Đông Nam á. Nhiều lãnh đạo và học giả của Mỹ cũng có những phát biểu hay những bài viết với những quan điểm tương tự. Riêng đối với Trung Quốc, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: Mặc dù trước mắt, giá phải trả để điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế - ví dụ như là số người thất nghiệp trong nông thôn sẽ tăng lên - có thể cao nhưng về lâu về dài, lợi ích kinh tế và chính trị sẽ rất lớn. Đây cũng là kết luận chung của các viện nghiên cứu và của phần đông lãnh đạo Trung Quốc. Họ cho rằng, hội nhập kinh tế toàn cầu trong 20 năm qua đã giúp cho  Trung Quốc "tối ưu hoá cơ cấu kinh tế" và từ năm 1995, trở thành nước thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn nhất trên thế giới. Ngoài việc thu hút những nguồn vốn đầu tư nước ngoài to lớn, việc hội nhập đã giúp Trung Quốc tiếp thu kỹ thuật cao và kỹ năng quản lý tốt. Hơn thế nữa, thành công đương đầu với các thử thách của toàn cầu hoá là điều kiện tiên quyết để giúp Trung Quốc giải quyết vô số những vấn đề khác, trong đó quan trọng nhất là vấn đề Đài Loan và quan hệ với Mỹ. Họ cho rằng sự thành công của Trung Quốc trong việc đương đầu với những thử thách của toàn cầu hoá trong 5 đến 10 năm tới cuối cùng sẽ dẫn đến việc hợp nhất với Đài Loan và vì thế sẽ đem lại hoà bình và ồn định chính trị cho Châu á. Đối với Mỹ, họ cho rằng sự thành công của Mỹ trong toàn cầu hoá đã tăng cường "sức mạnh quốc gia tổng hợp", gồm các mặt kinh tế, chính trị, kỹ thuật, khoa học, và quân sự. Xu hướng này đã dẫn đến một sự mất cân bằng rất trầm trọng đối với Trung Quốc và các khu vực khác và vì thế không những có hại cho Trung Quốc mà cho cả thế giới. Do đó, Trung Quốc phải nắm lấy những cơ hội toàn cầu hoá để tăng cường sức mạnh quốc gia tổng hợp của mình.
Khó mà biết được về lâu về dài, tương quan lực lượng giữa Trung Quốc với Mỹ sẽ như thế nào; và cũng khó đoán được là nếu sức mạnh tổng hợp của hai nước lớn này tương đối cân bằng hơn thì có hoà bình và ổn định hơn cho khu vực Châu á Thái Bình Dương hay không. Chỉ biết là hiện tại việc vào WTO đã giúp Trung Quốc tăng cường thế chính trị của mình cũng như đem lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích kinh tế. Về mặt chính trị, trong WTO Trung Quốc được coi như là ngang hàng với "tứ cường" (tức là Mỹ, Cộng Đồng Châu âu, Anh và Canada) và sẽ khó có thể thông qua việc gì mà không có sự đồng ý của Trung Quốc, mặc dù người ta không biết Trung Quốc sẽ dùng vị trí của mình để bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển như các nhà lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố như thế nào?

Về mặt kinh tế, gia nhập WTO bắt buộc Trung Quốc mở cửa nhiều khu vực kinh tế cho đầu tư nước ngoài và xuất khẩu sẽ tăng rất nhanh. Hãng thông tấn Reuters trích phân tích của kinh tế gia Pu Yonghao như sau: Sản xuất từ bên ngoài tiếp tục được chuyển qua Trung Quốc, đặc biệt là từ Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan. Trung Quốc đang trở thành trung tâm chế xuất của toàn cầu. Và tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục."
Nhận định trên không làm cho ai ngạc nhiên vì trong vài năm qua các nền kinh tế khác ở châu á và của các nước Châu Mỹ La Tinh không có gì hấp dẫn. Trong khi đó, môi trường đầu tư ở Mỹ cũng đã yếu đi. Trung Quốc, với số lượng nhân công lớn và rẻ mạt (so với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, âu Châu, Singapore, v.v.) và với một thị trường hơn 1 tỷ 300 triệu người, lẽ dĩ nhiên là phải có sức hút đầu tư nước ngoài cao. Nhưng sức hút này có lâu bền không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như ổn định xã hội và chính trị. Và liệu đầu tư nước ngoài và thu nhập từ xuất siêu, nếu tiếp tục tăng trưởng, có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội và hàng loạt các vấn đề chính trị khác như các lãnh đạo Trung Quốc mong muốn hay không? Để có thể trả lời một phần nào những câu hỏi trên, dưới đây chúng ta sẽ xét qua ảnh hưởng kinh tế đối với các tầng lớp xã hội trong nội địa Trung Quốc ở các vùng kinh tế khác nhau và một số biện pháp mà chính quyền Trung Quốc đã đưa ra, hay nói sẽ đưa ra để giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội đã phát sinh trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

1. Ai được, ai thua trong nội địa Trung Quốc?

Mặc dù Trung Quốc vào WTO đã trải qua quá trình thương lượng 15 năm, mãi đến năm 2000 mới có những nghiên cứu về ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với các tầng lớp xã hội và các vùng kinh tế và địa lý khác nhau của Trung Quốc. Hầu hết những nghiên cứu trước đó đều chung chung và cho rằng ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc sẽ rất tích cực hay các nghiên cứu đều tính gộp ảnh hưởng đối với các khu vực kinh tế nói chung (chẳng hạn như kinh tế nông thôn hay nông nghiệp). Những phương pháp tính gộp không cho biết rõ ai được, ai mất và vùng kinh tế và địa lý nào được lợi hơn hay bị thiệt hại nặng. Vì thế, những nghiên cứu đó không giúp gì lắm cho những người làm chính sách để họ nhận diện được tầng lớp dân chúng nào, khu vực nào, hay vùng địa lý nào có thể gặp những ảnh hưởng tiêu cực nhằm kịp thời xây dựng những chính sách cụ thể, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

ảnh hưởng trên 10 loại hộ gia đình trong các ngành kinh tế

Năm 2000, Fan Zhai và Shantong Li dùng mô hình toán để phân tích 41 ngành kinh tế và 10 loại hộ gia đình khác nhau; cuối cùng đi đến kết luận: Nếu Trung Quốc vào WTO và thực hiện đầy đủ tất cả những cam kết, đến năm 2005 tổng thu nhập quốc nội sẽ tăng 195,5 tỷ nhân dân tệ tính theo giá năm 1995 hay tăng l,5% của GDP của năm 2005.

Trong 41 khu vực kinh tế có 13 khu vực nông nghiệp và lương thực thực phẩm, 4 khu vực khai thác mỏ, 20 khu vực hàng chế biến và 4 khu vực dịch vụ. Các loại hộ gia đình được chia ra làm 2 khu vực: nông thôn và thành thị. Trong mỗi khu vực có 5 loại gia đình: 1) loại thu nhập thấp, 2) loại thu nhập trung bình-thấp, 3) loại thu nhập trung bình, 4) loại thu nhập trung bình-cao, và 5) loại thu nhập cao. Nếu thi hành toàn bộ cam kết với WTO,  đến năm 2005 thu nhập của các hộ gia đình nông thôn nói chung sẽ giảm 1,53% và hộ gia đình thành thị sẽ tăng 4,86%. 

Biểu 1: Thay đổi thu nhập đến năm 2005 ở khu vực nông thôn (%)
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Biểu 2: Thay đổi thu nhập đến năm 2005 ở khu vực thành thị (%)
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Fan Zhai và Shantong Li cho rằng bất bình đẳng trong thu nhập giữa thành thị và nông thôn sẽ tăng vì trước khi vào WTO, Trung Quốc bảo hộ nông nghiệp bằng cách cấm nhập khẩu nông phẩm rất ngặt nghèo dẫn đến giá nông phẩm nội địa cao. Việc bãi bỏ quota nhập khẩu nông phẩm đến năm 2005 sẽ làm cho giá nông phẩm trong nước hạ thấp. Cho nên thu nhập từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng sẽ tụt theo, đẩy nhân công và vốn ra khỏi khu vực này. Lương của lao động có tay nghề và giá phải trả để vay vốn sẽ tăng cao hơn gấp nhiều lần lương của lao động nông nghiệp và của công nhân sản xuất trong các xí nghiệp. Nhưng vì giá thuê đất nông nghiệp sẽ hạ thấp, những hộ gia đình nông thôn giàu có đất cho thuê bị thiệt thòi nhiều, nên bất bình đẳng thu nhập trong nông thôn giảm. 

Tuy nhiên bất bình đẳng thu nhập ở thành thị lại tăng vì những hộ gia đình nghèo phải cạnh tranh với di dân từ nông thôn ra thành thị đề kiếm việc làm. Trong khi đó, hộ gia đình nghèo ở thành thị và nông thôn sẽ không thua thiệt nhiều mà còn có cơ hội để cải thiện thu nhập vì: thứ nhất, họ tiêu dùng nông phẩm nhiều hơn các hộ gia đình giàu, và giá nông sản sẽ hạ nhiều hơn giá công nghiệp; thứ hai, phần lớn vải sợi và những hàng may mặc xuất khẩu dược sản xuất từ trong các làng xã và các xí nghiệp hương trấn. Sau khi vào WTO hàng vải sợi xuất khẩu sẽ tăng 63,8% và hàng may mặc xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi. Sản lượng vải sợi sẽ tăng 25,5% và sản lượng hàng may mặc sẽ tăng 70%, tạo công ăn việc làm cho thêm 5,4 triệu người trong hai khu vực này.

Theo nghiên cứu trên, ảnh hưởng của những cam kết với WTO đối với sản lượng, việc làm, và thương mại của các ngành cũng không đồng bộ. Sản lượng lương thực thực phẩm và nông phẩm giảm với các tỷ lệ khác nhau (ví dụ như -1,4% cho lúa gạo và -37% cho lông cừu) và tỷ lệ nhập khẩu sẽ tăng khá cao (86% cho lông cừu đến 426% cho bông gòn). Trong khi những khu vực nông nghiệp đã được bảo hộ trong thời điểm trước khi vào WTO sẽ giảm sản lượng và số lượng xuất khẩu của các lĩnh vực nông nghiệp cần nhiều lao động và ít đất hơn so với lĩnh vực lương thực (như chăn nuôi) sẽ tăng. Những khu vực cần nhiều lao động khác như kỹ nghệ đồ da và lông thú sẽ tăng năng suất và sản lượng xuất khẩu. Nói chung, sẽ có khoảng 9,6 triệu lao động nông nghiệp phải được đưa sang các khu vực chế biến và dịch vụ.

Kết luận của nghiên cứu là: Mặc dù việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nói trên sẽ làm tổn thương đối với khu vực nông nghiệp và là một thử thách lớn đối với Trung Quốc, song quyết định gia nhập WTO là một chiến lược đúng. Thực tế tình hình Trung Quốc là thiếu đất và thiếu tư bản nhưng thừa lao động không lành nghề. Vì thế, Trung Quốc phải mở cửa thị trường nông nghiệp và thực phẩm của mình. Đánh đổi lại, các nước phát triển sẽ mở rộng thị trường của họ cho những sản phẩm sử dụng nhiều nhân công Trung Quốc và qua đó tạo những điều kiện kinh tế và xã hội cần thiết để chuyển lao động nông nghiệp qua các ngành nghề khác. Vấn đề quan trọng là Trung Quốc phải khẩn trương xây dựng một hệ thống an sinh xã hội để giúp cho việc chuyển đổi này được tốt đẹp. Hai tác giả này cho biết, trong thập kỷ 90 của thế kỷ vừa qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành một số sắc lệnh thành lập một "hệ thống ba cột trụ an ninh xã hội" nhưng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, hệ thống hiện hành không thể nào đương đầu được với những thách thức do việc hội nhập WTO sẽ đem đến. Hai nhà nghiên cứu này đề nghị Chính phủ Trung Quốc thành lập một chế độ thuế thu nhập lũy tiến để nhắm tới hai mục tiêu. Một là, bù đắp cho công quỹ vì nguồn thu từ thuế nhập khẩu sẽ bị giảm rất nhiều. Hai là, trang trải chi phí cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

ảnh hưởng đối với nông thôn trên các vùng địa lý khác nhau

Công trình của Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực Quốc tế (IFPRI), 1/2002, chia Trung Quốc thành 7 vùng với các loại cơ cấu sản xuất nông nghiệp và các mức phát triển kinh tế khác nhau. Vùng Đông Bắc gồm 3 tỉnh, vùng Bắc gồm 7 tỉnh, vùng Tây Bắc gồm 6 tỉnh, vùng Trung Tâm gồm 5 tỉnh, vùng Miền Đông gồm 3 tỉnh, vùng Tây Nam gồm 4 tỉnh và vùng Miền Nam gồm 4 tỉnh. 

	Vùng 
	Tỉnh

	Đông Bắc 
	1. Liêu Ninh

2. Cát Lâm

3. Hắc Long Giang

	Miền Bắc 
	4. Bắc Kinh

5. Thiên Tân

6. Hà Bắc

7. Sơn Tây

8. Sơn Đông

9. Thiểm Tây

10. Hồ Nam

	Tây Bắc 
	11. Nội Mông

12. Cam Túc

13. Thanh Hải

14. Ninh Hạ

15. Tân Cương

16. Tây Tạng

	Trung Tâm 
	17. An Huy

18. Giang Tây

19. Hồ Bắc

20. Hồ Nam

	Miền Đông 
	21. Thượng Hải

22. Giang Tô

23. Triết Giang

	Tây Nam 
	24. Tứ Xuyên

25. Trùng Khánh

26. Quý Châu

27. Vân Nam

	Miền Nam 
	28. Quảng Đông

29. Quảng Tây

30. Hải Nam

31. Phúc Kiến 


Căn cứ theo GDP trên đầu người và tỷ lệ thu nhập từ nông nghiệp  cũng như thu nhập trên đầu người ở khu vực nông thôn, Tây Bắc và Tây Nam là 2 vùng phát triển kinh tế thấp nhất của Trung Quốc. Năm 2000, GDP trên đầu người ở hai vùng này là 5000 nhân dân tệ, tức là chỉ bằng một nửa mức thu nhập của Miền Đông và Miền Nam. Sự khác biệt giữa thu nhập ở nông thôn của hai vùng này so với các vùng khác là khá lớn. Thu nhập ở nông thôn của vùng Tây Bắc là 1518 Nhân dân tệ và vùng Tây Nam là 1662 Nhân dân tệ, hay chỉ bằng 40% mức thu nhập của Miền Đông. Tỷ lệ thu nhập từ nông nghiệp của hai miền này (20% vùng Tây Bắc và 23% vùng Tây Nam) cao hơn các vùng khác rất nhiều (từ 11 - 15%), thu nhập trong nông thôn ở hai vùng này vẫn chủ yếu từ nông nghiệp. 

Phân tích của IFPRI dựa trên ba kịch bản khác nhau:  

Kịch bản 1: Giảm thuế xuất nhập nông phẩm với tỷ lệ 50%

Kịch bản 2: Bỏ hết tất cả các thuế xuất nhập nông phẩm.

Kịch bản 3: Bãi bỏ hoàn toàn tất cà các thuế xuất nhập.

Nếu tự do hoá hoàn toàn (kịch bản 3) các vùng chậm phát triển sẽ bị thiệt. Nếu chỉ tự do hoá thương mại nông nghiệp (kịch bản 2), thu nhập của hầu hết tất cả các vùng sẽ tụt xuống vì thu nhập từ nông nghiệp sẽ giảm, giảm lớn nhất là 2 vùng Tây Bắc và Tây Nam. (Trên thực tế, theo cam kết với Mỹ và WTO, thuế xuất nhập nông phẩm nói chung đến đầu năm 2004 sẽ hạ từ tỷ lệ trung bình 31.5% năm 1997 xuống đến 14,5% và thuế xuất nhập công nghiệp phẩm được giảm từ tỷ lệ trung bình 24,6% xuống tới khoảng 9,4%, tức là giữa kịch bản 1 và 3).

Đến năm 2000 tại những vùng phát triển hơn, như Miền Đông và Miền Nam, thu nhập từ các lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm đến 70-80% tông thu nhập trong khi ở các vùng chậm phát triển tỷ lệ chỉ dưới 20%. Hơn thế nữa, vì mức lương của lao động trong các khu vực phi nông nghiệp sẽ tăng nhanh hơn lương trong nông nghiệp sau tự do hoá thương mại nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp sẽ chuyển sang khu vực phi nông nghiệp, có lợi cho các vùng phát triển cao vì ở đó có nhiều cơ hội tìm việc làm. Ngược lại, những vùng chậm phát triển, nơi nông nghiệp vẫn còn là nguồn thu nhập chính, những hộ gia đình nông thôn sẽ ít được hưởng thêm lợi từ những việc làm trong các khu vực phi nông nghiệp. 

Những vùng đã chậm phát triển sẽ bị thiệt thòi hơn khi Trung Quốc hội nhập WTO. Hai nhân tố chính là không có khả năng thay đổi ngành nghề (như tìm việc làm trong các xí nghiệp hương trấn hay các thành phố) và thay đổi cơ cấu trồng trọt (như trồng những thứ bán có lãi hơn là ngũ cốc). Hơn thế nữa, trong khi những vùng nghèo vốn đã thiếu tài nguyên thiên nhiên, lý do chính mà những vùng này có tỷ lệ dân số nghèo đói nông thôn cao là do Chính quyền Trung ương đã đầu tư rất ít vào khu vực công ở các vùng này. Kết quả là hạ tầng cơ sở, kỹ nghệ và giáo dục ở đây thua xa các vùng khác. Về giáo dục, vùng Tây Bắc và Tây Nam chỉ có 50% những người trên 15 tuổi biết đọc và biết viết so với trung bình của toàn quốc là 80%. Về nghiên cứu và phát triển trong nông nghiệp, mặc dù ở vùng Tây Bắc và Tây Nam, tỷ lệ nhân viên nghiên cứu trong nông nghiệp (so sánh theo tiêu chuẩn mỗi người trên 10.000 nông dân) có cao hơn các vùng khác, nhưng tiền Chính phủ chi cho mỗi nhà nghiên cứu khoa học nông nghiệp chỉ bằng một nửa số tiền trung bình chi cho cán bộ nghiên cứu nông nghiệp toàn quốc. Hậu quả là nông dân các vùng nghèo, trong khi phải đương đầu với giá ngũ cốc bị giảm vì cạnh tranh của các mặt hàng nhập tăng thêm, có thể phải quay trở lại với nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp cổ truyền để kiếm sống.

Vì những lý do vừa kể trên, nghiên cứu kết luận là Chính phủ Trung Quốc phải xét lại các chính sách hiện hành để có thể giảm bớt những hậu quả tiêu cực đối với các vùng nghèo do ảnh hưởng của việc hội nhập WTO đem lại. Vì phần lớn thu nhập của nông dân các vùng nghèo vẫn còn từ nông nghiệp, cách tốt nhất để tăng thu nhập của họ và giảm nghèo trong nông thôn là tiếp tục phát triển nông nghiệp. Chính phủ Trung Quốc phải ưu tiên phát hiện nông nghiệp trong các vùng này. Và khi chính sách này sắp hết công hiệu giảm nghèo thì chính phủ phải có chính sách tạo công ăn việc làm ngoài nông nghiệp cho dân cư tại đây. Đầu tư thêm vào các vùng này cũng có thể sẽ tăng hiệu quả kinh tế tốt cho toàn quốc và đó mới là chính sách phát triển làm mọi người cùng có lợi (win-win development strategy).

Nạn thất nghiệp và các biện pháp đương đầu

Trên thực tế, thiệt thòi cho nông dân nghèo có thể còn trầm trọng hơn các nghiên cứu trên phỏng đoán. Agence France-Presse lntemational ngày 17 tháng 2 năm 2002 đăng tin: Trung Quốc Nhật Báo đã trích một bản tường trình trước Quốc Hội của ông Tuyết Lương, giám đốc văn phòng kế hoạch phát triển của Bộ Nông Nghiệp. ông cho biết rằng nếu Trung Quốc gia nhập WTO, nước này sẽ mất 20 triệu việc làm. Tường trình của Bộ Nông Nghiệp không cho biết 20 triệu việc làm này sẽ mất trong khoảng thời gian là bao lâu, nhưng nói rằng Trung Quốc đã có 100 triệu người nông dân không có việc làm. ông Lương cho biết lao động nông thôn sẽ thừa trầm trọng hơn ở những vùng sản xuất lương thực, bông và dầu ăn. Agence France-presse cho biết Bộ Lao động và An ninh Xã hội đã đưa ra con số thất nghiệp ở nông thôn cao đến 160 triệu người. Bộ này cho biết, khoảng 20% của 800 triệu dân số trong nông thôn đã không có việc làm và công nhận rằng Trung Quốc sẽ phải dương đầu với nạn thất nghiệp trầm trọng hơn vì sẽ phải cạnh tranh với toàn cầu. Agence France-Presse cho biết rằng Trung Quốc thường không liệt kê số người thất nghiệp ở nông thôn trong các bản thống kê chính thức về thất nghiệp. Do đó, những tuyên bố như trên có nghĩa là Chính phủ Trung Quốc bắt đầu công nhận nạn thất nghiệp trong nông thôn là vấn đề lớn cần giải quyết.

Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những vấn đề của nông thôn Trung Quốc là có quá nhiều nông dân sản xuất lương thực. ông Lương cho biết, Bộ Nông Nghiệp sẽ thúc đẩy việc tạo công ăn việc làm trong các khu vực cần nhiều lao động nhưng ít cơ giới (như là nuôi cá và trồng cây ăn quả). Bộ Nông Nghiệp sẽ hỗ trợ phát triển xí nghiệp hương trấn và đẩy mạnh xây dựng các thành phố lớn bằng cách mở mang các thị trấn, chuyển lao dộng nông nghiệp qua các khu vực chế biến và dịch vụ. Nhưng theo AFP, nhiều kinh tế gia đã khuyến cáo rằng chiến lược xây dựng các thành phố lớn bằng cách nới rộng một số thị trấn dược chọn lọc của Bắc Kinh để tạo thêm công ăn việc làm đã không có hiệu quả vì các thành phố này không thể tạo công ăn việc làm trong khi nó không có các ngành sản xuất qui mô lớn, hiệu quả. Họ nói, thay vì tiếp tục chiến lược này, Chính phủ Trung Quốc nên để cho dân chúng trong nông thôn được di cư đến những nơi có công ăn việc làm. Nhưng hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng chính sách cấm di dân không có tổ chức. 

Nạn thất nghiệp trong nông thôn và việc nông dân bỏ ra các thành phố liên quan mật thiết đến nạn thất nghiệp ở các thành thị. Theo ông Vương Đông Tân, thứ trưởng Bộ Lao Động và An Ninh Xã Hội, trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ có khoảng 20 triệu người thất nghiệp ở các thành phố, không kể số 150 triệu người đã không có công ăn việc làm ở nông thôn. Trong một bản tường trình ngày 28 tháng 4 năm 2002, tại một hội thảo ở Bắc Kinh, ông Vương Đông Tân nói rằng, Trung Quốc chỉ có thể tạo công ăn việc làm cho 8 triệu người mỗi năm trong khi mỗi năm có từ 12 đến 13 triệu lao động mới gia nhập thị trường. Thêm vào đó là 6,8 triệu công nhân thành thị thất nghiệp đã được chính thức ghi tên và 5 triệu công nhân từ các xí nghiệp quốc doanh đã bị xa thải. Con số 6,8 triệu công nhân thất nghiệp được chính thức công nhận và đăng ký tương đương 3,6% tổng số lao động trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc cho biết rằng đến cuối năm 2002, tỷ số này sẽ tăng lên đến 4,5%. Nhưng theo một điều tra của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc được công bố tháng 6 năm 2002, số người thất nghiệp trong thành thị dã đến 7% và tỷ lệ này sẽ tăng rất lớn trong hai năm tới. Báo Economist, trong một bài điều tra dài 16 trang về Trung Quốc có trích bản tường trình hàng năm của Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc cho biết, trong những năm tới thất nghiệp có thể tăng lên đến 15% so với thống kê chính thức hiện nay là 3,6%. Bản tường trình đó nói rằng các nguồn tư bản chảy vào Trung Quốc sau khi hội nhập WTO sẽ tạo thêm chênh lệch giữa những người nghèo và người giàu và làm cho nhân dân trong thành phố mất ổn định. Bản tường trình khuyến cáo rằng nếu tình trạng này không được giải quyết một cách hữu hiệu sẽ có biến động xã hội.

Một trong những lý do chính làm cho Chính phủ Trung Quốc đánh giá thấp con số thất nghiệp trong các thành thị theo các thống kê chính thức là vì họ chỉ tính số người thất nghiệp đã chính thức đăng ký và được công nhận. Nhưng thống kê này không tính đến những người bị sa thải từ các xí nghiệp quốc doanh hay những người di cư từ nông thôn nhưng không có hộ khẩu. Stratfor.com cho biết, nhiều xí nghiệp quốc doanh sa thải từ 50 đến 70% công nhân của họ để tái cơ cấu, nhằm cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nội địa. Trong khi đó, các xí nghiệp tư nhân cũng không thuê lại số người bị sa thải này vì phần lớn họ có tay nghề thấp. Đa số những người bị sa thải trước kia làm việc trong các khu vực như khai thác mỏ, may dệt, và sản xuất máy móc. Hiện nay, khoảng 120 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo đói chính thức ngoài con số 150 triệu người phải tha phương cầu thực mà người ta gọi là dân bèo trôi.

Biện pháp chính đang được áp dụng là cấm di dân vào các thành phố. Nhưng biện pháp này không có hiệu quả và nhiều thành phố đã làm ngơ để mặc lao động nông thôn làm những nghề như là hốt rác và quét dường. Một biện pháp khác dược Bộ Dân sự công bố ngày 18 tháng 6 năm 2002 là Chính phủ sẽ trợ cấp cho 19,4 triệu người nghèo trong các thành phố (tức là những người có thu nhập dưới khoảng 18 USD một tháng). Bộ này thông báo, trong tháng 7 sẽ mở một cuộc điều tra rất lớn để đảm bảo không có ai bị bỏ quên. Theo nhận định của Stratford.com, biện pháp này vừa giảm bớt áp lực xã hội (nhiều cuộc biểu tình và đấu tranh của công nhân bị sa thải), vừa biết rõ hơn nguồn và số dân di trú bất hợp pháp nhằm có thể chặn đứng nạn dân “bèo trôi" này. Để được trợ cấp, những người nghèo trong các thành phố phải đăng ký, khai tên họ và quê quán, và phải được chính quyền địa phương thừa nhận là công dân chính thức của thành phố hay của tỉnh mình. Bằng cách này, chính quyền địa phương và Trung ương sẽ theo dõi kỹ càng số di trú là bao nhiêu và từ đâu đến. Đối với chính quyền địa phương, nhất là những thành phố duyên hải giàu có như Thượng Hải, đây cũng là cơ hội trục xuất những người di trú bất hợp pháp vì phần lớn dân chúng thành phố không ưa những người này. Đối với chính quyền Trung ương, biện pháp trợ cấp những thành phần nghèo vừa nắm được tình hình, cân bằng cải cách kinh tế với ổn định xã hội, vừa có thể đẩy họ ra khỏi các thành phố khi cần và đưa họ đến làm việc ở các công trình xây dựng ở Miền Tây.

Sử dụng lao dộng dư thừa ở nông thôn để xây dựng hạ tầng cơ sở là chính sách được thi hành trong vài năm qua. Nhiều người cho đây là biện pháp tốt vì ngoài việc thu hút bớt lao động dư thừa và dạy cho họ những kỹ năng trong các lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật, biện pháp này cũng nối liền  vùng phát triển với vùng chậm phát triển, vì thế sẽ vực các vùng chậm phát triển lên theo. Nhưng thật ra, theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới,  chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng chỉ có tác dụng tạo công ăn việc làm tạm thời mà không thể giải quyết các vấn về cốt lõi hơn như: bất bình đẳng giữa các vùng và giữa các dân tộc, việc thiếu cơ hội giáo dục trầm trọng trong nông thôn và việc phần lớn dân số trong nông thôn còn phải chủ yếu dựa vào nền nông nghiệp quá lạc hậu để sống. Việt Nam cũng sử dụng biện pháp tương tự, như xây dựng các công trình thuỷ điện lớn, làm đường chiến lược, v.v… Nhưng có một nghiên cứu khá chi tiết của Ngân hàng Thế giới được công bố đầu năm 2002 cho biết, các đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở lớn kiểu này đem lại rất ít lợi ích trực tiếp cho người nghèo trong nông thôn.

Đối với Chính phủ Trung Quốc, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trong vài năm qua không chỉ nhằm thu hút bớt lao động dư thừa mà còn đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2002, chi tiêu cho xây dựng hạ tầng cơ sở đã tăng 24,4%, tỷ lệ tăng lớn nhất trong 8 năm qua. Trong cùng thời điểm, toàn bộ đầu tư của Chính phủ Trung Quốc cũng đã tăng 25,5%. Do dó, mặc dù Bắc Kinh đã kéo tư bản nước ngoài vào đầu tư cho các công trình hạ tầng cơ sở lớn, trong đó có đường ống dẫn khí từ Tân Cương đến Thượng Hải và một hệ thống đường sắt nối Miền Đông với Miền Tây, đầu tư của Chính phủ Trung Quốc đã làm ngân sách thiếu hụt đến 37 tỷ USD. Theo đánh giá của Stratford.com, trong một giai đoạn ngắn, chính sách chú trọng vào cơ sở hạ tầng và dùng tiền nước ngoài để xây dựng hệ thống lưu thông và hệ thống vận chuyển năng lượng thiết yếu cho Trung Quốc không phải là chính sách tồi. Hàn Quốc cũng đã có chiến lược tương tự, nhưng chủ yếu là tiền vay để Chính phủ có thể quản lý và phân bổ những nguồn tiền ấy. Nhưng ngay sau khi gặp khủng hoảng tiền tệ năm 1997, chính phủ Hàn Quốc lập tức cắt những khoản đầu tư kiểu này. Đó là một trong những lý do tại sao Hàn Quốc đã ổn địch sớm hơn và hiệu quả hơn các nước khác ở  Châu á. Nhưng Trung Quốc là một nước lớn hơn Hàn Quốc rất nhiều và các chính sách đổi mới của Trung Quốc đã tạo ra nạn thất nghiệp trầm trọng ở nông thôn cũng như ở thành thị. Thay vì tập trung giải quyết các vấn đề này, các cấp chính quyền Trung Quốc lại tập trung chú ý vào tỷ lệ tăng trưởng GDP và coi đó là biểu tượng của hiện đại hoá cũng như sức mạnh kinh tế.

Ngày l5 tháng 7 năm 2002, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tuyên bố, GDP năm 2002 sẽ tăng cao hơn tỷ lệ 7,3% đã đạt được trong năm 2001. Nhiều nhà kinh tế Trung Quốc đã từng khuyến cáo là GDP phải tăng từ 7 đến 8% hàng năm mới giữ cho nạn thất nghiệp không gia tăng. Nhưng nhiều kinh tế gia nước ngoài nói rằng trên thực tế tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ khoảng từ 4 đến 5%. Dù sao đi nữa, Stratford.com nhận định rằng, Nếu Trung Quốc tiếp tục dựa vào đầu tư nước ngoài để đẩy tỷ số tăng trưởng lên, nước này có thể lọt vào cùng một cái bẫy như ác-hen-ti-na. Đầu tư nước ngoài đổ dồn vào ác-hen-ti-na sau khi kinh tế nước này liên kết với nền kinh tế Mỹ và bắt đầu một loạt cải cách. Nhưng khi cải cách không đi đến đâu,  các nguồn chảy tư bản lập tức cạn, Chính phủ ác-hen-ti-na bắt buộc phải vay nợ để trang trải chi phí cho những dịch vụ công cộng và những chương trình mà nhân dân nước này dã quen sử dụng. Nhưng nguy cơ đối với Trung Quốc còn lớn hơn với ác-hen-ti-na vì tỷ trọng kinh tế dựa trên đầu tư nước ngoài và xuất khẩu của Trung Quốc lớn hơn ác-hen-ti-na. Do đó, nếu Trung Quốc tiếp tục dựa vào đầu tư nước ngoài và có thói quen nghĩ đó là nguồn vô tận,  đến khi không khí đầu tư quốc tế thay đổi, như đã thay đổi ở Châu Mỹ La Tinh và Châu á trong những năm cuối của thập kỷ 90, Bắc Kinh sẽ bị một cú sốc rất lớn.
Mất ổn định xã hội

Mất ổn định xã hội là một trong những nhân tố chính làm cho các nguồn tư bản nước ngoài tháo chạy hay không chảy vào thêm nữa. Mặc dù rất khó thống kê đầy đủ các cuộc biểu tình và bạo động, phần lớn những người phân tích về Trung Quốc đều đồng ý rằng bạo động xã hội đã tăng rất nhanh trong vài năm qua. Và họ cho biết rằng cuộc chống đối ngày càng lớn và liên quan đến nhiều tầng lớp xã hội và địa bàn cả nước. Trong một bài đăng trong tờ Jane's Defence Intelligence Review ngày 1 tháng giêng năm 2001, nhà phân tích Larry Wortzel cho biết, riêng thống kê từ những bài tường thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung Quốc cũng đã thấy có hơn 100 ngàn cuộc biểu tình phản kháng lớn gồm vài trăm người trở lên từ tháng giêng năm 1997 đến tháng 11 năm 2000. Một nhà nghiên cứu khác cho biết là Trung Tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân Chủ ở Trung quốc tại Hồng Kông (Information Center on Human Rights and Democracy in China) ước tính rằng chỉ trong năm 1999 đã có 100 ngàn cuộc náo động gây mất ổn định xã hội. Nhà nghiên cứu này cũng cho biết, vào mùa xuân năm 2001, Ban Tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản một bản báo cáo về tình hình nhân dân nổi dậy, trong đó cho biết là các cuộc biểu tình phản kháng ngày càng lớn, rải rộng ra trên nhiều địa bàn, và quy tụ đủ các tầng lớp xã hội. Những cuộc biểu tình này do nông dân hay công nhân bị sa thải bắt đầu thường được sự hưởng ứng và tham gia của công nhân đang có việc, bộ đội về hưu, cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, và thương gia. Bản tường thuật đó cho biết là nhiều biện pháp ngăn chặn các cuộc biểu tình phản kháng đã mất công hiệu. Và bài phân tích của tác già này cho biết lý do tại sao Chính phủ Trung Quốc không thể đàn áp hữu hiệu như trước đây nữa.

Có nhiều lý do dẫn đến các cuộc biểu tình phản kháng như tham nhũng và cửa quyền v.v.., nhưng theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, một trong những lý do chính là sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn và quá nhanh. Báo New York Times cho biết, trong khi có ít nhất 20 triệu người ở thành thị thất nghiệp và 150 triệu người phải tha phương cầu thực, hiện nay có khoảng 100 triệu người có thu nhập hàng năm trên 3000 USD, số người này tăng 20% một năm. Chính phủ bao cấp nhà ở cho họ, họ có thể để dành phần lớn thu nhập đó. Tờ báo này cho biết thêm rằng hiện nay ở Trung Quốc có từ 5 đến 6 triệu người có tài sản trên 100 nghìn USD và khoảng 10 nghìn người có tài sản trên một triệu USD. Nhưng phần lớn những người này cũng ít phải nộp thuế cho Chính phủ. Do không thu được thuế của người giàu, từ năm 1994, Chính phủ Trung ương bắt các chính quyền địa phương chuyển về Trung ương phần thuế lớn hơn. Để có thể trả lương cho cán bộ địa phương và chi phí cho các dịch vụ công cộng như giáo dục và y tế, các chính quyền địa phương lại bắt buộc phải thu lệ phí một cách vô tội vạ và vô luật pháp, bất cứ từ hộ gia đình hay cơ sở kinh doanh nào họ có thể thu được. Các cơ sở kinh doanh ở nông thôn thường phải trả khoảng 20% lệ phí trên thu nhập. Nông dân, ngoài việc đã phải nộp thuế với tỷ lệ trên thu nhập cao hơn dân thành thị, lại còn trả bao thứ lệ phí khác nhau. Hậu quả là ngày càng nhiều những cuộc biểu tình và náo động thường xuyên ở nông thôn để phản đối sưu cao thuế nặng. Như vậy, mặc dù Trung Quốc thường nói rằng ổn định trong nông thôn rất quan trọng cho phát triển, họ vẫn tiếp tục rút rất nhiều tài nguyên của nông thôn về nuôi dưỡng cho thành thị là trung tâm quyền lực chính trị và kinh tế.

2. Ai được, ai thua trong khu vực? 

Có rất nhiều nghiên cứu đã nói một cách hết sức khái quát rằng việc Trung Quốc vào WTO sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế thế giới. Những nước xuất khẩu hàng chế biến và dịch vụ sẽ được lợi vì thuế xuất nhập của Trung Quốc sẽ dược giảm khá thấp và các hàng rào phi thuế quan sẽ dược được loại bỏ. Trong đó, những nước xuất dịch vụ tài chính và luật pháp cũng như những công ty bảo hiểm sẽ được lợi nhất. Việc này sẽ làm tăng lòng tin của những nhà dầu tư nước ngoài vì một là, chế độ mậu dịch của Trung Quốc sẽ được minh bạch hơn (điểm này thật ra không rõ ràng như những vụ khai gian của Enron, Arthur Anderson, Worldcom. v.v., tại Mỹ gần đây đã chứng minh) và hai là, chế độ mậu dịch của Trung Quốc sẽ hài hoà với chế độ của WTO.

Trên thực tế, khó mà nói chung chung ảnh hưởng của việc Trung Quốc vào WTO đối với các nền kinh tế trong khu vực Đông á. ảnh hưởng này tùy thuộc mức độ thương mại của từng nước với Trung Quốc đến đâu, và hai là tuỳ theo lợi thế của từng khu vực công nghiệp đối với Trung Quốc như thế nào. 

Về thương mại, trong thập kỷ 90, thương mại giữa Trung Quốc và năm nước Singapo, Indonesia, Malaisia, Phi-líp-pin và Thái Lan (được gọi là ASEAN-5) tăng với tỷ lệ trung bình là 16%/năm--từ 7,1 tỷ USD năm 1990 đến 29,6 tỷ USD năm 2000. ASEAN-5 xuất sang Trung Quốc ít hơn là Trung Quốc xuất sang ASEAN-5. Các loại hàng trao đổi giữa Trung Quốc và ASEAN-5 cũng đã thay đổi rất lớn , từ chủ yếu là nguyên liệu chuyển sang các mặt hàng máy móc và dụng cụ điện. 

Về đầu tư, tổng số FDI của ASEAN-5 ở Trung Quốc tăng từ 293 triệu USD năm 1990 đến 23,1 tỷ vào cuối năm 2000. tức là trung bình tăng khoảng 57%/năm. Trong khi đó, năm 1985, tổng số đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc chỉ có 131 triệu USD, so với Malaisia (l,4 tỷ) và Singapore (4,4 tỷ). Đến năm 2000, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc là 27,2 tỷ USD, chỉ đứng sau Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Nhật. Mặc dù Trung Quốc đầu tư ở nhiều nước và trong nhiều khu vực kinh tế khác nhau, 45% của tổng đầu tư ra ngoài đến Hồng Kông, Mỹ, Canađa, và úc. Nói chung, ở các nước kinh tế phát triển, Trung Quốc đầu tư vào khu vực dịch vụ; ở các nước có nhiều tài nguyên, Trung Quốc đầu tư vào khai thác tài nguyên; và ở các nuớc chậm phát triển như vùng Châu á Thái Bình Dương và Châu Phi, Trung Quốc chủ yếu chỉ đầu tư vào các khu vực chế biến cần nhiều nhân công như may mặc, giầy dép, xe đạp, xe gắn máy và các đồ dùng điện và điện tử. 


Mặc dù trong những năm gần đây, Trung Quốc có tăng đầu tư vào các nước Đông Nam á, đến năm 2000, ASEAN-5 chỉ nhận 6,1% tổng đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài. Trong 5 nước này, đầu tư của Trung Quốc cho Singapore là khác biệt nhất vì các hãng Trung Quốc dùng Singapore như  trung tâm cho các hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ tài chính, và chuyên chở đường thuỷ. Tại đây có rất nhiều ngân hàng của Trung Quốc và nhiều dịch vụ chuyên chở. Đến cuối năm 1999 tổng số đầu tư của Trung Quốc tại Singapore là 640 triệu USD, trong đó, các dịch vụ tài chính chiếm 72%, chuyên chở và các phương tiện liên lạc chiếm 14%, thương mại chiếm 9%, chế biến chiếm 3%, và các thứ khác chiếm l% còn lại. Trong bốn nước kia,  Thái Lan nhận được đầu tư nhiều nhất, chủ yếu vì Thái Lan có thái độ chính trị thân thiện nhất với Trung Quốc. Từ năm 1990-1999, Thái Lan nhận dược tổng số 562 triệu USD, đại đa số là trước năm 1997. Trong thập kỷ 90, sau khi quan hệ ngoại giao của các nước Đông Nam á khác được cải thiện, đầu tư của Trung quốc cũng bắt đầu chảy vào những nước này. Đến năm 1999, Malaisia là nước nhận được đầu tư lớn thứ 2 (3l8,7 triệu USD), Indonesia lớn thứ 3 (270,6 triệu USD), và Phi-líp-pin thứ 4 (82,2 triệu USD). Cơ cấu đầu tư tại bốn nước này như sau:

Tại Malaisia, lúc đầu Trung Quốc đầu tư vào ngành mỏ và cao su vì đây là hai tài nguyên lớn của nước này. Đến năm 1995, đầu tư vào ngành mỏ quặng chiếm 82% trong tổng số đầu tư của Trung quốc và đầu tư trong ngành cao su là 4,6%. Từ năm 1996 đến năm 2000, Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu đầu tư sang các ngành chế biến, đặc biệt là khu vực điện và điện tử. Đến cuối năm 2000, khu vực này chiếm 33% tổng số đầu tư của Trung Quốc tại Malaisia trong khu vực kỹ nghệ và chế biến, tăng từ 4,3 triệu USD năm 1985 đến 40,7 triệu USD. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng chú trọng vào kỹ nghệ giấy. Tháng giêng năm 2001, một liên doanh Trung Quốc-Malaisia sản xuất bột làm giấy và làm giấy ở vùng Sabah trị giá 2,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 760 tỷ USD) đã được thực hiện. Trung Quốc chiếm 64% cổ phần. Đây là công trình đầu tư lớn nhất của Trung quốc từ trước đến nay tại Malaisia.

Tại Phi-líp-pin, đầu tư của Trung Quốc nửa đầu của thập kỷ 90 chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. Những công ty bán buôn bán đủ loại hàng hoá: vải vóc, quần áo, giầy dép, giấy, thức ăn, nước uống, thuốc lá, vật liệu xây dựng, gà lợn, đồ chơi cho trẻ con, nồi niêu xong chảo, máy móc, v.v. Trong nửa sau của thập kỷ, đầu tư của Trung Quốc chuyển sang khu vực chế biến. Thời điểm 1996-2000, 84% đầu tư của Trung Quốc ở Phi-líp-pin cho khu vực chế biến, đặc biệt là chế tạo xe gắn máy, và chỉ có 4,3% là vào khu vực bán buôn và bán lẻ.

Khu vực nông nghiệp là khu vực lớn nhất ở Thái Lan cho nên Trung Quốc đã đầu tư vào các ngành như phân bón, hóa học và chế biến cao su. Nhưng từ năm 1997 đến quý đầu của năm 2001, trong 45 triệu USD đầu tư vào Thái Lan, khu vực điện và điện tử chiếm 27%, hoá học và giấy chiếm 26%, nông nghiệp chiếm 25%, kỹ nghệ nhẹ chiếm 11%, máy móc và đồ sắt 10% và 1% còn lại là khoáng chất.

Như vậy, trước khi vào WTO, quan hệ kinh tế giữa Trung quốc và các nước Đông Nam ¸ đã càng ngày càng tăng, Trung Quốc xuất qua các nước nầy nhiều hơn nhập. Đầu tư Trung Quốc ở các nước ASEAN cao hơn đầu tư cua ASEAN ở Trung Quốc và rất chiến lược, bằng cách trước tiên là khai thác những lợi thế so sánh riêng của từng nước để thu lợi. Từ giữa thập kỷ 90 đến nay, Trung Quốc đã khéo léo thay đổi cơ cấu đầu tư để bổ sung cho sự phát triển của các khu vực kinh tế trong nước nhằm có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Có gì thay đổi sau khi Trung Quốc vào WTO? Cuối tháng 6 năm 2002, tờ New York Times  cho biết là Trung Quốc đang mua rất nhiều nguyên liệu, linh kiện, và hàng hoá của Hàn Quốc và Indonesia để sản xuất các hàng xuất khẩu. Song song với việc này, Trung Quốc đã thu hút hầu hết FDI cho Châu á (ước tính khoảng 50 tỷ USD) và bắt buộc các nước láng giềng phải tìm cách đối phó. Ví dụ, Singapore đang thương lượng một hiệp định tự do hoá thương mai song phương với Mỹ nhằm củng cố liên hệ vốn đã thân thiện với Mỹ. Trong khi lo ngại về Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Châu á đều khen Trung Quốc và đều nói rằng sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc sẽ làm các nền kinh tế của họ được lợi. Hãng máy tính Dell Computer vừa rồi quyết định dời một số nhà máy sản xuất máy tính từ Kuala Lumpur sang Trung Quốc. Nhưng thủ tướng Mahathir khuyên các nhà lãnh đạo khác trong khu vực rằng: "Chúng ta phải sống với thực tế là Trung Quốc một thực thể và Trung Quốc sẽ rất giàu, rất lớn và rất mạnh về mặt kinh tế."

Bài báo trên viết là nhiều nhà kinh tế cho rằng thách thức đối với các nước trong khu vực là tìm dược kẽ hở đặc biệt để cạnh tranh và đối phó với Trung Quốc. Ví dụ Singapore, với số lao động học vấn cao, đang có kế hoạch chi tiêu nhiều tỷ USD để tái tạo mình thành một trung tâm sinh học và y học. Indonesia, một nước sản xuất nhiều dầu mỏ và khí đốt, sẽ có lợi thế lâu dài hơn, vì Trung Quốc định đầu tư ở đó để có thể tăng tiêu dùng năng lượng gấp đôi trong 10 năm tới. Tháng giêng 2002 công ty dầu quốc doanh của Trung Quốc tên là CNOOC mua một vùng dầu khí ở lndonesia với giá 585 triệu USD. Tháng 5 vừa qua, công ty PetroChina mua các tài sản của Công ty Devon Energy Corporation với giá 262 triệu USD. Bài báo viết là nhiều viên chức ở Châu á lo ngại Đông Nam á sẽ trở thành khu vực chủ yếu cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho Trung Quốc để đổi những hàng chế biến rẻ tiền nhưng có hại cho công nghiệp bản xứ.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng 4 năm 2002, Supachai Panitchpakdi, một cựu phó thủ tướng của Thái Lan và đã trở thành tổng giám đốc của WTO bắt dầu từ tháng 9 năm 2002, nói rằng Trung Quốc cần nhập rất nhiều nguyên liệu cũng như chế phẩm từ Đông Nam á nên nước này sẽ là đầu tàu kéo các nền kinh tế Đông Nam á lên và sẽ tạo nên "một cuộc bùng nổ kinh tế mới ở Đông Nam á giữa năm 2005 và 2015".

Để cùng Trung Quốc thành lập "khu vực thịnh vượng chung" ở Châu á, các nước ASEAN đã hưởng ứng lời kêu gọi của Trung Quốc thành lập một khu vực thương mại tự do gọi là ACFTA (ASEAN-CHINA Free Trade Area). Cuộc thương thuyết đã tiến hành vào tháng 5 năm 2002, và một nhóm chuyên viên Trung Quốc và ASEAN ước tính rằng một khu vực thương mại tự do như thế có thể sẽ tăng giá trị xuất khẩu từ ASEAN qua Trung Quốc bằng 13 tỷ USD (48%) và xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN sẽ tăng 11 tỷ USD (hơn 55%). Năm 2002, Trung Quốc đã nhập 42 tỷ USD từ các nước Châu á, tức là bằng 55% tổng giá trị nhập từ vùng này của Nhật.

Nhanh nhóng thành lập khu vục tự do thương mại ASEAN (AFTA, ASEAN Frec Trade Arca) để đối tác và cạnh tranh với Trung Quốc, trong buổi họp ngày 6-7 tháng 7 năm 2002 tại Malaisia các bộ trưởng tài chính và kinh tế của ASEAN đồng ý cho các thành viên cá thể trong hiệp hội này được tự do hoá thị trường của mình một cách đơn phương mà không cần có sự đồng ý chung của 10 thành viên. Đây là phương thức "10 trừ X" mà Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Kỹ nghệ của Malaisia Rafidah Aziz, người chủ trì buổi họp, nói là "thực dụng hơn" (more pragmatic). Nhưng theo phân tích của Stratfor.com, đây là một bước nhảy vọt rất lớn và quyết định này phát huy sự đồng nhất của nhóm trong lĩnh vực kinh tế; nhưng trong khi nó giúp các nước phát triển hơn (Brunei, lndonesia, Malaisia, Phi-líp-pin, Singapore và Thái Lan) nhanh chóng dành lấy những cơ hội về đầu tư và thương mại, lại bỏ rơi các nước chậm phát triển (Cambodia, Myanmar, Lào, và Việt Nam). 

3. Quan hệ Trung Quốc - Mỹ 

Theo tờ New York Times mặc dầu Mỹ thường tránh những tuyên bố công khai về thách thức kinh tế của Trung Quốc đối với các nước khác ở Châu á tháng 6 năm 2002, ông Robert B. Zoellick, đại diện thương mại của Mỹ, đã phải lên tiếng khuyến cáo 10 thành viên ASEAN một cách công khai rằng họ có cơ hội sống còn trước sự vượt trội của Trung Quốc như là các đối tác thương mại cố kết với nhau thay vì như là những cá thể cạnh tranh với nhau.

Có lẽ không phải vì Mỹ sợ Trung Quốc trở thành đối thủ kinh tế hay một nước bá quyền trong khu vực mà Zoellick khuyến cáo như trên. Trên thực tế,  liên hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ càng ngày càng lớn, và việc vào WTO của Trung Quốc có lợi cho Mỹ hơn hết về hai phương diện này. Trong thập kỷ 90, đầu tư của Mỹ ở Trung Quốc đã tăng rất nhanh. Đến cuối năm 1999, các công ty đa quốc gia của Mỹ đã đầu tư 33 tỷ USD ở Trung Quốc. Năm đó các công ty đa quốc gia này đã có hơn 450 các công ty con (affiliates) với hơn 262,000 công nhân và đã bán ra một lượng hàng trị giá khoảng 23 tỷ USD. Các công ty này lúc đầu vào Trung Quốc là để sản xuất hàng bán trong nội địa Trung Quốc, nhưng từ năm 1994 đã xuất khẩu hàng trở lại sang Mỹ và qua các nước khác. Năm 2000, các công ty con xuất một lượng hàng trị giá là 120 tỷ USD. Riêng giá trị những hàng của các công ty con ở Trung Quốc đưa về cho các công ty mẹ để sản xuất ở Mỹ năm 2001 là 18,5 tỷ Mỹ kim (số tiền này không được thống kê vào giá trị hàng bán ra). Đối với những công ty đa quốc gia của Mỹ, điều quan trọng của việc Trung Quốc vào WTO không phải là tha hồ buôn bán hay đầu tư với Trung Quốc. Điều quan trọng ở đây là giúp các công ty mẹ kết hợp tốt hơn với các công ty con do thuế xuất nhập thấp hơn, loại bỏ nhiều hàng rào phi quan thuế, vì việc Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện các luật lệ bảo đảm các quyền sở hữu trí tuệ, và Trung Quốc không được đòi các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ hay sử dụng hàng nội với tỷ lệ nhất định nào dó trong việc sản xuất. Vì những lý do trên, chất lượng các hàng sản xuất của các công ty con ở Trung Quốc sẽ tăng cao và những mặt hàng đó sẽ cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế. Do đó. chiều hướng các hãng đa quốc gia Mỹ dùng Trung Quốc như là một cái nền để các công ty con sản xuất cho xuất khẩu sẽ tăng lên trong những năm trước mắt.

Trên đây chỉ là một vài nét về quan hệ kinh tế Trung-Mỹ, nhưng nó cũng cho biết hai nước này cần nhau như thế nào. Mỹ rất quan trọng đối với Trung quốc vì đây là thị trường lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2001, xuất siêu của Trung Quốc đối với Mỹ cao hơn 80 tỷ USD. 

4. Kết luận
Trước mắt vào WTO, Trung Quốc đã có được một số lợi ích về kinh tế và chính trị, nhưng Trung Quốc có thể dùng việc hội nhập để giải quyết hàng loạt các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị như các lãnh đạo và các nhà làm chính sách của họ thường nói hay không vẫn còn chưa rõ. Ngay trong nội địa Trung Quốc, phần lớn nhân dân nghèo nông thôn và thành thị, vốn dã gặp khó khăn trầm trọng, trong thời gian trước mắt sẽ bị thiệt thòi hơn. Đến nay chưa thấy chính phủ Trung Quốc đề ra biện pháp cụ thể nào dÓ giải quyết một cách hữu hiệu. Các giải pháp tạm thời hiện nay về dài hạn lại có thể gây thêm nhiều khó khăn. Nếu Trung Quốc không giải quyết được các vần đề kinh tế và xã hội cho tầng lớp dân nghèo và thất nghiệp (mà các con số chính thức--dù đúng, dù sai--cũng cho thấy là lớn) bằng tổng dân số của nước Mỹ thì tăng vốn đầu tư nước ngoài và GDP lại càng khoét sâu mâu thuẫn xã hội vì nó càng tạo thêm chênh lệch giàu nghèo và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, và giữa các dân tộc.

Việt Nam có thể rút ra nhiều bài học từ kinh nghiệm của Trung Quốc. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, và giữa các tầng lớp xã hội ở Việt Nam cũng đang dãn ra. Con số thất nghiệp chính thức ở thành thị đã đến 6,5% năm 2001 và sẽ tăng lên trong những năm tới vì các xí nghiệp quốc doanh sẽ chuyển đổi cơ cấu hay giải thể. Theo nhiều ước tính, giá vốn (capital cost) của việc tái cơ cấu các xí nghiệp quốc doanh và cải cách ngân hàng năm 2002 sẽ đến 3-4% GDP. Trong khi đó, thiếu hụt ngân sách năm 2001 đã vào khoảng 5% của GDP và xuất khẩu chỉ tăng khoảng 6,5% so với 25,2% năm 2000. 

Ngoại thương của Việt Nam lớn hơn GDP và lớn gấp 3 lần của Trung Quốc nên khó tăng được nhanh hơn, mặc dầu ước tính của Bộ Thương Mại cho biết là xuất khẩu sẽ tăng 8,5% năm 2002 và 12,0% năm 2003 và nhập khẩu sẽ tăng 10% năm 2002 và 13% năm 2003. Một việc tích cực là năm 2001 đầu tư nước ngoài đã tăng 12% (2,2 tỷ USD) so với năm 2000 và tỷ lệ đưa vốn vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ tăng vì các khu vực này cần sử dụng nhiều lao động và có nhiều khả năng xuất khẩu. Nhưng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài trên GDP của Việt Nam đã khá cao và như đã nói phía trên, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài không khéo có thể gây thêm khó khăn trong dài hạn.

Trong khu vực Đông Nam á, cũng chưa biết rõ về lâu dài ai được, ai mất vì có rất nhiều nhân tố quyết định (như chính sách ngoại giao và các biện pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị trong từng nước). Nhưng trước mắt, ta thấy Trung Quốc đã thành công phần nào trong việc tranh thủ khối liên minh các nước Đông Nam á, ảnh hưởng chính trị và chiến lược của Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố.

Summery

Winners and losers as China joins WTO and lessons learnt for Vietnam

This article will focus on two points: the first is who win or lose in China; and the second is who win or lose in the region, especially in Southeast Asia.

The first point concentrates on possible impacts of China’s commitments with the United States and World Trade Organization (WTO) over economics sectors so as to clarify which social classes (e.g. agricultural labor and unskilled worker, or skillful workers and managers) and which geographical regions will win or lose. Then we will discuss in-effect and/or to-be policies of China’s government to solve current/coming economics/social in order to draw some experience for Vietnam.

The second point considers argument posted by China and the United States for China’s access to WTO bringing about win-win situation for all Asia-Pacific nations. If any, who benefit the most? If not, who bears the lost? We hope that implications or influence on regional diplomacy and politics could be revealed.

� Nghiên cứu của GS Ngô Vĩnh Long đại học Maine Mỹ.
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Bang 4

		

		Bảng 4

				Kịch bản 1		Kịch bản 2		Kịch bản 3

		Nông nghiệp

		Miền Bắc		-3.7		-9.43		-0.87

		Tây Bắc		-3.77		-9.71		-2.21

		Đông Bắc		-3.94		-9.79		-2.07

		Trung Tâm		-3.37		-8.54		-0.64

		Miền Đông		-3.71		-9.4		-0.3

		Miền Nam		-3.51		-8.79		0.45

		Tây Nam		-3.31		-8.43		-0.37

		Phi nông nghiệp

		Miền Bắc		1.15		2.93		4.32

		Tây Bắc

		Đông Bắc		1.3		3.36		4.89

		Trung Tâm		1.95		4.99		5.82

		Miền Đông		0.67		1.72		3.88

		Miền Nam		0.71		1.83		3.91

		Tây Nam





Bang 6

		

		Bảng 6

		Đầu tư trực tiếp (tỷ Mỹ kim)

		Nước		1996		1999		2000

		Singapore		10,4		7,2		6,4

		Thái Lan		2,3		6,2		3,4

		Phi-lÝp-pin		1,5		0,57		2,0

		Indonesia		6,2		(2,57)		(4,6)

		Brunei

		Mã lai		5,1		1,6		1,7

		Cambodia		0,29		0,14		0,13

		Lào		0,16		0,08		0,07

		Myanmar		0,31		0,25		0,26

		Việt Nam		2,4		1,4		1,3

		ASEAN (gộp)		28,7		14,7		10,7

		Trung Quốc		40,2		38,8		38,4

		Nguồn: Ngân hàng Quốc tế, tháng 4 năm 2002





Bang 5

		

		Bảng 1
 Những mặt hàng nhập khẩu chính từ ASEAN - 5 tới Trung Quốc

		Mặt hàng		1993				Mặt hàng		2000

				Triệu (USD)		%				Triệu (USD)		%

		Khoáng phẩm		2,262		37,7		Máy móc, thiết bị điện		8,985		42,8

		Gỗ và than củi		1,010		17		Khoáng phẩm		2,800		13,3

		Máy móc, Thiết bị điện		520		8,7		Nhựa, cao su		2,272		10,8

		Nhựa, cao su		427		7,1		Gỗ và than củi		1,466		7,0

		Thịt, rau và dầu		332		5,5		Bột giấy, giấy và bảng giấy		1,188		5,7

		Tổng nhập khẩu		US $ 5,992 triệu				Tổng nhập khẩu		US $ 21,000 triệu

		Nguồn: Số liệu Thống kê Hải quan Trung Quốc

		Bảng 2
 Những mặt hàng nhập khẩu chính từ Trung Quốc tới ASEAN - 5

		Mặt hàng		1993				Mặt hàng		2000

				Triệu (USD)		%				Triệu (USD)		%

		Máy móc, thiết bị điện		848		18,1		Máy móc, thiết bị điện		6,413		42,5

		Dệt và các SP dệt		725		15,5		Dệt và các SP dệt		1,635		10,8

		Khoáng phẩm		575		12,3		Khoáng phẩm		1,184		7,8

		Kim loại		492		10,5		Kim loại		1,176		7,8

		Rau		435		9,3		Rau		1,048		6,9

		Tổng xuất khẩu		US$ 4,672 triệu				Tổng xuất khẩu		US $ 15,089 triệu

		Nguồn: Số liệu Thống kê Hải quan Trung Quốc





Bang 7

		

		Bảng 7

		Nước		Xuất khẩu sang Nhật (tỷ lệ phần trăm)								Xuất sang Trung Quốc (tỷ lệ phần trăm)

						1990		1995		2000				1990		1995		2000

		Hàn Quốc				18,6		13,6		11,1				5,6		15,3		17,8

		Singapore				8,7		7,8		7,5				8		10,7		11,8

		Indonesia				42,5		27		23,2				5,7		7,5		7

		Mã Lai				15,3		12,5		13				5,3		7,9		7,6

		Phi-lÝp-pin				19,8		15,8		14,6				4,8		5,9		6,7

		Thái Lan				17,2		16,2		15,7				5,7		8		9,6

		Nguồn: "Direection of Trade", Quỹ Tiền tệ Quốc tế





Bang 1

		

				Bảng 1

				Vùng		Dân số		GDP trên đầu 
người (nguyên)		Tỷ lệ GDP 
nông nghiệp/GDP		Thu nhập 
nông thôn

				Đông Bắc		10454		9328		13		2175

				Miền Bắc		35560		7747		15		2592

				Tây Bắc		5409		5317		20		1518

				Trung tâm		16358		6092		19		2200

				Miền Đông		18942		11716		11		3845

				Tây Nam		19027		4496		23		1662

				Miền Nam		15545		10282		15		2733
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		Bảng 2

		Vùng và tỉnh		Tỷ lệ thương mại trên GDP, 
% trung bình  năm 1997-1999		FDI trên đầu người 
năm 1999 (Mỹ kim)

		Bắc Kinh		68.9		3.129

		Thiên Tân		72.5		3.057

		Hà Bắc		8.3		220

		Sơn Tây		12.4		147

		Nội Mông		7.4		96

		Liêu Ninh		31		1.033

		Cát Lâm		12.8		273

		Hắc Long Giang		10.4		239

		Thượng Hải		74.6		6.156

		Giang Tô		30.6		1.011

		Triết Giang		20.5		614

		An Huy		7.9		143

		Phúc Kiến		46.8		1,490

		Giang Tây		6.3		115

		Sơn Đông		23.2		429

		Hà Nam		4.4		127

		Hồ Bắc		7.1		274

		Hồ Nam		5.5		110

		Quảng Đông		136.7		2,968

		Quảng Tây		9.5		231

		Tứ Xuyên		6.9		149

		Quý Châu		6.6		54

		Vân Nam		7.7		104

		Tây Tạng		12.1		100

		Thiểm Tây		11.7		213

		Cam Túc		5.3		72

		Thanh Hải		6.5		172

		Ninh Hạ		11.9		151

		Tân Cương		12.3		72

		Vùng và tỉnh		Tỷ lệ thương mại trên GDP, 
% trung bình  năm 1997-1999		FDI trên đầu người 
năm 1999 (Mỹ kim)

		Bắc Kinh		68.9		-3.129

		Thiên Tân		72.5		-3.057

		Hà Bắc		8.3		-220

		Sơn Tây		12.4		-147

		Nội Mông		7.4		-96

		Liêu Ninh		31		-1.033

		Cát Lâm		12.8		-273

		Hắc Long Giang		10.4		-239

		Thượng Hải		74.6		-6.156

		Giang Tô		30.6		-1.011

		Triết Giang		20.5		-614

		An Huy		7.9		-143

		Phúc Kiến		46.8		-1490

		Giang Tây		6.3		-115

		Sơn Đông		23.2		-429

		Hà Nam		4.4		-127

		Hồ Bắc		7.1		-274

		Hồ Nam		5.5		-110

		Quảng Đông		136.7		-2968

		Quảng Tây		9.5		-231

		Tứ Xuyên		6.9		-149

		Quý Châu		6.6		-54

		Vân Nam		7.7		-104

		Tây Tạng		12.1		-100

		Thiểm Tây		11.7		-213

		Cam Túc		5.3		-72

		Thanh Hải		6.5		-172

		Ninh Hạ		11.9		-151

		Tân Cương		12.3		-72
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Bang 3

		

		Bảng 3

		Vùng		Kịch bản 1		Kịch bản 2		Kịch bản 3

		Miền Bắc		-1.62		-4.13		1.35

		Tây Bắc		-3.77		-9.71		-2.21

		Đông Bắc		-2.47		-6.09		-0.11

		Trung Tâm		-1.78		-4.5		1.29

		Miền Đông		-0.37		-0.92		2.89

		Miền Nam		-0.49		-1.19		2.93

		Tây Nam		-3.31		-8.43		-0.37

		Toàn Quốc		-1.45		-3.67		1.55

				Nông thôn				Thành thị

				Loại hộ gia đình		Thay đổi thu nhập đến năm 2005 (%)		Loại hộ gia đình		Thay đổi thu nhập đến năm 2005 (%)

				Loại 1		0.63		Loại 1		5.37

				Loại 2		-1.17		Loại 2		5.13

				Loại 3		-1.13		Loại 3		4.96

				Loại 4		-1.47		Loại 4		4.76

				Loại 5		-2.63		Loại 5		4.6

				Chung		-1.53		Chung		4.86
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Bang 4

		

		Bảng 4

				Kịch bản 1		Kịch bản 2		Kịch bản 3

		Nông nghiệp

		Miền Bắc		-3.7		-9.43		-0.87

		Tây Bắc		-3.77		-9.71		-2.21

		Đông Bắc		-3.94		-9.79		-2.07

		Trung Tâm		-3.37		-8.54		-0.64

		Miền Đông		-3.71		-9.4		-0.3

		Miền Nam		-3.51		-8.79		0.45

		Tây Nam		-3.31		-8.43		-0.37

		Phi nông nghiệp

		Miền Bắc		1.15		2.93		4.32

		Tây Bắc

		Đông Bắc		1.3		3.36		4.89

		Trung Tâm		1.95		4.99		5.82

		Miền Đông		0.67		1.72		3.88

		Miền Nam		0.71		1.83		3.91

		Tây Nam





Bang 6

		

		Bảng 6

		Đầu tư trực tiếp (tỷ Mỹ kim)

		Nước		1996		1999		2000

		Singapore		10,4		7,2		6,4

		Thái Lan		2,3		6,2		3,4

		Phi-lÝp-pin		1,5		0,57		2,0

		Indonesia		6,2		(2,57)		(4,6)

		Brunei

		Mã lai		5,1		1,6		1,7

		Cambodia		0,29		0,14		0,13

		Lào		0,16		0,08		0,07

		Myanmar		0,31		0,25		0,26

		Việt Nam		2,4		1,4		1,3

		ASEAN (gộp)		28,7		14,7		10,7

		Trung Quốc		40,2		38,8		38,4

		Nguồn: Ngân hàng Quốc tế, tháng 4 năm 2002





Bang 5

		

		Bảng 1
 Những mặt hàng nhập khẩu chính từ ASEAN - 5 tới Trung Quốc

		Mặt hàng		1993				Mặt hàng		2000

				Triệu (USD)		%				Triệu (USD)		%

		Khoáng phẩm		2,262		37,7		Máy móc, thiết bị điện		8,985		42,8

		Gỗ và than củi		1,010		17		Khoáng phẩm		2,800		13,3

		Máy móc, Thiết bị điện		520		8,7		Nhựa, cao su		2,272		10,8

		Nhựa, cao su		427		7,1		Gỗ và than củi		1,466		7,0

		Thịt, rau và dầu		332		5,5		Bột giấy, giấy và bảng giấy		1,188		5,7

		Tổng nhập khẩu		US $ 5,992 triệu				Tổng nhập khẩu		US $ 21,000 triệu

		Nguồn: Số liệu Thống kê Hải quan Trung Quốc

		Bảng 2
 Những mặt hàng nhập khẩu chính từ Trung Quốc tới ASEAN - 5

		Mặt hàng		1993				Mặt hàng		2000

				Triệu (USD)		%				Triệu (USD)		%

		Máy móc, thiết bị điện		848		18,1		Máy móc, thiết bị điện		6,413		42,5

		Dệt và các SP dệt		725		15,5		Dệt và các SP dệt		1,635		10,8

		Khoáng phẩm		575		12,3		Khoáng phẩm		1,184		7,8

		Kim loại		492		10,5		Kim loại		1,176		7,8

		Rau		435		9,3		Rau		1,048		6,9

		Tổng xuất khẩu		US$ 4,672 triệu				Tổng xuất khẩu		US $ 15,089 triệu

		Nguồn: Số liệu Thống kê Hải quan Trung Quốc





Bang 7

		

		Bảng 7

		Nước		Xuất khẩu sang Nhật (tỷ lệ phần trăm)								Xuất sang Trung Quốc (tỷ lệ phần trăm)

						1990		1995		2000				1990		1995		2000

		Hàn Quốc				18,6		13,6		11,1				5,6		15,3		17,8

		Singapore				8,7		7,8		7,5				8		10,7		11,8

		Indonesia				42,5		27		23,2				5,7		7,5		7

		Mã Lai				15,3		12,5		13				5,3		7,9		7,6

		Phi-lÝp-pin				19,8		15,8		14,6				4,8		5,9		6,7

		Thái Lan				17,2		16,2		15,7				5,7		8		9,6

		Nguồn: "Direection of Trade", Quỹ Tiền tệ Quốc tế





Bang 1

		

				Bảng 1

				Vùng		Dân số		GDP trên đầu 
người (nguyên)		Tỷ lệ GDP 
nông nghiệp/GDP		Thu nhập 
nông thôn

				Đông Bắc		10454		9328		13		2175

				Miền Bắc		35560		7747		15		2592

				Tây Bắc		5409		5317		20		1518

				Trung tâm		16358		6092		19		2200

				Miền Đông		18942		11716		11		3845

				Tây Nam		19027		4496		23		1662

				Miền Nam		15545		10282		15		2733
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Bang 2

		

		Bảng 2

		Vùng và tỉnh		Tỷ lệ thương mại trên GDP, 
% trung bình  năm 1997-1999		FDI trên đầu người 
năm 1999 (Mỹ kim)

		Bắc Kinh		68.9		3.129

		Thiên Tân		72.5		3.057

		Hà Bắc		8.3		220

		Sơn Tây		12.4		147

		Nội Mông		7.4		96

		Liêu Ninh		31		1.033

		Cát Lâm		12.8		273

		Hắc Long Giang		10.4		239

		Thượng Hải		74.6		6.156

		Giang Tô		30.6		1.011

		Triết Giang		20.5		614

		An Huy		7.9		143

		Phúc Kiến		46.8		1,490

		Giang Tây		6.3		115

		Sơn Đông		23.2		429

		Hà Nam		4.4		127

		Hồ Bắc		7.1		274

		Hồ Nam		5.5		110

		Quảng Đông		136.7		2,968

		Quảng Tây		9.5		231

		Tứ Xuyên		6.9		149

		Quý Châu		6.6		54

		Vân Nam		7.7		104

		Tây Tạng		12.1		100

		Thiểm Tây		11.7		213

		Cam Túc		5.3		72

		Thanh Hải		6.5		172

		Ninh Hạ		11.9		151

		Tân Cương		12.3		72

		Vùng và tỉnh		Tỷ lệ thương mại trên GDP, 
% trung bình  năm 1997-1999		FDI trên đầu người 
năm 1999 (Mỹ kim)

		Bắc Kinh		68.9		-3.129

		Thiên Tân		72.5		-3.057

		Hà Bắc		8.3		-220

		Sơn Tây		12.4		-147

		Nội Mông		7.4		-96

		Liêu Ninh		31		-1.033

		Cát Lâm		12.8		-273

		Hắc Long Giang		10.4		-239

		Thượng Hải		74.6		-6.156

		Giang Tô		30.6		-1.011

		Triết Giang		20.5		-614

		An Huy		7.9		-143

		Phúc Kiến		46.8		-1490

		Giang Tây		6.3		-115

		Sơn Đông		23.2		-429

		Hà Nam		4.4		-127

		Hồ Bắc		7.1		-274

		Hồ Nam		5.5		-110

		Quảng Đông		136.7		-2968

		Quảng Tây		9.5		-231

		Tứ Xuyên		6.9		-149

		Quý Châu		6.6		-54

		Vân Nam		7.7		-104

		Tây Tạng		12.1		-100

		Thiểm Tây		11.7		-213

		Cam Túc		5.3		-72

		Thanh Hải		6.5		-172

		Ninh Hạ		11.9		-151

		Tân Cương		12.3		-72





Bang 2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Tỷ lệ thương mại trên GDP, 
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Bang 3

		

		Bảng 3

		Vùng		Kịch bản 1		Kịch bản 2		Kịch bản 3

		Miền Bắc		-1.62		-4.13		1.35

		Tây Bắc		-3.77		-9.71		-2.21

		Đông Bắc		-2.47		-6.09		-0.11

		Trung Tâm		-1.78		-4.5		1.29

		Miền Đông		-0.37		-0.92		2.89

		Miền Nam		-0.49		-1.19		2.93

		Tây Nam		-3.31		-8.43		-0.37

		Toàn Quốc		-1.45		-3.67		1.55

				Nông thôn				Thành thị

				Loại hộ gia đình		Thay đổi thu nhập đến năm 2005 (%)		Loại hộ gia đình		Thay đổi thu nhập đến năm 2005 (%)

				Loại 1		0.63		Loại 1		5.37

				Loại 2		-1.17		Loại 2		5.13

				Loại 3		-1.13		Loại 3		4.96

				Loại 4		-1.47		Loại 4		4.76

				Loại 5		-2.63		Loại 5		4.6

				Chung		-1.53		Chung		4.86
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